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Khu BTTN Bà Nà-Núi Chúa 
Tên khác: 
Bà Nà 
Tỉnh: 
Thành phố Đà Nẵng 
Diện tích: 
38.210 ha 
Toạ độ: 
15°57' - 16°08'N, 107°49' - 108°04'E 
Vùng sinh thái nông nghiệp: 
Duyên hải Nam Trung Bộ 
Có quyết định của Chính phủ:  
Có  
Đã thành lập Ban quản lý: 
Có  

Đã được xây dựng kế hoạch đầu tư: 
Có  
Đáp ứng các tiêu chí của VCF: 
A, B, C 
Đáp ứng các tiêu chí xã hội: 
Không  
Báo cáo đánh giá nhu cầu bảo tồn:  
Không  
Kế hoạch quản lý: 
Không  
Đánh giá công cụ theo dõi:  
Không  
Có Bản đồ vùng: 
Không  

 

 

Lịch sử hình thành  

Bà Nà - Núi Chúa có trong danh sách các khu rừng 
đặc dụng theo Quyết định 194/CT ngày 09/08/1986 của 
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, là một khu bảo tồn thiên 
nhiên có diện tích 5.217 ha tại Tỉnh Quảng Nam - Đà 
Nẵng (Bộ NN&PTNT, 1997).  

Năm 1994, dự án đầu tư Khu Bảo tồn Thiên nhiên 
Bà Nà - Núi Chúa đã được Sở Lâm nghiệp xây dựng. 
Dự án đầu tư này đề xuất thành lập một khu bảo tồn 
thiên nhiên với diện tích 43.327 ha, có một phần Diện 
tích thuộc huyện Hiên, Tỉnh Quảng Nam và một phần 
thuộc thành phố Đà Nẵng. Dự án đầu tư này đã được 
UBND Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) thông qua 
theo Thông tư số 2294/TT-UB, ngày 21/12/1994 
(Anon. 1994). Tuy nhiên, trong giai đoạn này Ban 
Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên vẫn chưa được thành 
lập. 

Sau khi Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tách thành 
Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng năm 1997, 
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa bị chia làm 
hai vùng. Vùng thuộc thành phố Đà Nẵng hiện vẫn 
đang được quản lý như một khu bảo tồn thiên nhiên với 
diện tích 8.838 ha bao gồm 3.589 ha phân khu bảo vệ 
nghiêm ngặt, 5.189 ha phân khu phục hồi sinh thái và 
70 ha phân khu hành chính dịch vụ. Ngoài ra, một vùng 
đệm với diện tích 8.803 ha cũng được xác định (ông 
Dũng, Phòng Quản lý Bảo vệ Rừng, Chi cục Kiểm lâm 
thành phố Đà Nẵng, 2000). Tuy nhiên, vùng bên phía 
Tỉnh Quảng Nam, không còn được quản lý như một 

khu rừng đặc dụng từ năm 1997 (theo lời ông Nguyên, 
Phòng Quản lý Bảo vệ Rừng, Chi cục Kiểm lâm Tỉnh 
Quảng Nam, 2000). 

Ban Quản lý Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa được 
chính thức thành lập tháng 3/1999, Ban Quản lý hiện 
có 10 cán bộ biên chế, 10 cán bộ hợp đồng và 3 trạm 
bảo vệ rừng (theo Trần Văn Thắng, Giám đốc Khu 
BTTN Bà Nà - Núi Chúa, 2003). 

Bà Nà - Núi Chúa có trong danh lục các khu rừng 
đặc dụng Việt Nam đến năm 2010 được xây dựng bởi 
Cục Kiểm lâm - Bộ NN&PTNT với diện tích 38.210 ha 
(Cục Kiểm lâm, 2003), danh lục này hiện vẫn chưa 
được Chính phủ phê duyệt.  

Địa hình và thủy văn 

Trung tâm của Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa là núi 
Bà Nà, một đỉnh cao 1.487 m nằm trên ranh giới giữa 
Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Núi Bà Nà 
nằm ở phía đông nam của dãy núi chạy cắt ngang vùng 
miền Trung Việt Nam từ dãy Trường Sơn đến đèo Hải 
Vân. Tuy nhiên, núi Bà Nà và các sinh cảnh núi cao 
của nó lại cô lập với dãy núi này do sự có mặt một số 
vùng có cao độ thấp xen vào giữa. 

Các sông suối hình thành ở phía tây bắc của khu 
bảo tồn chảy vào sông Ca Đê rồi đổ ra phía bắc vịnh 
Đà Nẵng, trong khi các sông hình thành ở phía nam và 
đông của khu bảo tồn thiên nhiên chảy vào sông Yên 
và đổ ra phía nam của vịnh Đà Nẵng. 
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Đa dạng sinh học 

Thảm thực vật tự nhiên chính hiện có ở Khu BTTN 
Bà Nà - Núi Chúa là rừng thường xanh đất thấp và rừng 
thường xanh núi thấp. Rừng thường xanh đất thấp đặc 
trưng bởi sự hiện diện của các loài họ Dầu 
Dipterocarpaceae vốn không xuất hiện ở rừng thường 
xanh núi thấp. Rừng thường xanh núi thấp ưu thế bởi 
các họ Long não Lauraceae, Dé Fagaceae và Kim giao 
Podocarpaceae. Các vùng rừng đã bị phát quang hiện 
đang được thay thế bởi rừng thứ sinh và rừng bạch đàn. 
Rừng trên đỉnh Bà Nà hiện đã bị phá hủy hoàn toàn do 
chất độc hoá học trong chiến tranh chống Mỹ và hiện 
đã bị thay thế bằng các trảng cỏ (Hill et al. 1996).  

Theo dự án đầu tư, có 543 loài thực vật bậc cao có 
mặt đã được ghi nhận tại Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa. 
Trong số đó có 12 loài có trong Sách đỏ Việt Nam, 
trong đó có Trắc Dalbergia cochinchinensis, Kim giao 
Decussocarpus fleuryi, Sơn đào Melanorrhoea usitata 
và Dầu đọt tím Dipterocarpus grandiflorus (Anon. 
1994). 

Cũng theo dự án đầu tư, có 61 loài thú, 178 loài 
chim, 17 loài bò sát được ghi nhận tại Bà Nà - Núi 
Chúa (Anon. 1994). Nhiều loài đã được liệt kê trong dự 
án đầu tư sau đó cũng được ghi nhận trong các đợt 
khảo sát của Frontier - Việt Nam trong các năm 1994 
và 1995. Báo cáo này cũng ghi nhận 472 loài thực vật 
bậc cao có mặt, 29 loài thú, 106 loài chim, 20 loài bò 
sát, sáu loài lưỡng thê, 33 loài cá và 126 loài Bướm cho 
vùng (Hill et al. 1996). Tuy vậy, các điều tra thực địa 
sâu hơn cần được tiến hành, nhất là để xác định hiện 
trạng của các loài quan trọng về mặt bảo tồn. 

Các vấn đề về bảo tồn 

Trước đây, rừng ở Bà Nà - Núi Chúa là đối tượng 
khai thác của các lâm trường, các hoạt động khai thác 
vàng và các khoáng sản khác cũng đã từng diễn ra 
trong khu bảo tồn, theo một số thông tin thì việc khai 
thác vônphram vẫn đang tiếp diễn (Hill et al. 1996). 

Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa nằm gần trung tâm 
dân cư là thành phố Đà Nẵng, đường đến khu vực này 
tương đối tốt. Việc khai thác lâm sản diễn ra phổ biến 
và ở mức không bền vững. Hoạt động săn bắn đe doạ 
trực tiếp đến số lượng nhiều loài chim và thú đang bị đe 
doạ tuyệt chủng trên toàn cầu (Hill et al. 1996). Ngoài 
ra, dân cư trong khu vực thường xuyên vào rừng khai 
thác song mây và các sản phẩm khác, tuy nhiên tình 

trạng này chỉ diễn ra với mức độ tương đối nhẹ (Theo 
ông Trần Văn Thắng, Giám đốc Khu BTTN Bà Nà - 
Núi Chúa, 2003). 

Phát triển du lịch không bền vững cũng đang là mối 
đe doạ đối với đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên 
nhiên. Bên cạnh đó, việc phát triển cơ sở hạ tầng, lượng 
khách du lịch tăng là là tiềm năng gia tăng tình trạng 
cháy rừng, khai thác các loài thực vật làm cảnh cũng 
đang xảy ra hàng ngày bên trong Khu BTTN (Theo ông 
Trần Văn Thắng, Giám đốc Khu BTTN Bà Nà - Núi 
Chúa, 2003). 

Các giá trị khác 

Rừng ở Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa bảo vệ vùng 
đầu nguồn của sông Ca đê và sông Yên. Các con sông 
này là nguồn cung cấp nước quan trọng cho nhu cầu 
sinh hoạt, thủy lợi và công nghiệp của thành phố Đà 
Nẵng. 

Năm 1919, người Pháp đã xây dựng trạm nghỉ mát 
ở đỉnh núi Bà Nà (Hill et al. 1996). Trong những năm 
gần đây, một trung tâm du lịch đã được tái lập với 
mạng lưới khách sạn, nhà nghỉ, hệ thống cáp điện và 
đường lên đỉnh núi Bà Nà. Hill et al. (1996) đã khuyến 
cáo rằng việc phát triển du lịch cũng là mối đe doạ tiềm 
năng đối với tính đa dạng sinh học của khu bảo tồn 
thiên nhiên. Khu tham quan, nghỉ mát được quản lý 
riêng biệt bởi Ban Quản lý khu du lịch. Ban Quản lý 
Khu BTTN không hề liên quan đến các hoạt động kinh 
doanh này (Theo ông Trần Văn Thắng, Giám đốc Khu 
BTTN Bà Nà - Núi Chúa, 2003). 

Các dự án có liên quan 

Chương trình 661 Quốc gia hiện đang tài trợ cho 
các hoạt động liên quan đến lâm nghiệp trong khu bảo 
tồn thiên nhiên và vùng đệm, bao gồm cả các hợp đồng 
bảo vệ rừng với hơn 200 hộ dân địa phương và trồng 
cây bản địa (Theo ông Trần Văn Thắng, Giám đốc Khu 
BTTN Bà Nà - Núi Chúa, 2003). 

Đánh giá nhu cầu bảo tồn 

Nhu cầu bảo tồn chưa được tiến hành đánh giá. 

Kế hoạch quản lý 

Kế hoạch quản lý chưa được xây dựng. 
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Sự phù hợp với các tiêu chí VCF 

Bà Nà - Núi Chúa phù hợp với các mục đích đầu tư 
của VCF do đáp ứng được các tiêu chí A, B và C. 

Tiêu chí Sự phù hợp 
AI CA1 - Trung Trường Sơn 
AII  
BI Quyết định số 194/CT, ngày 09/08/1986  
BII Bảo tồn thiên nhiên  
BIII Chịu sự quản lý của UBND Tỉnh 
CI Ban Quản lý đã thành lập 
CII  

Thể hiện các nhu cầu xã hội 

Chưa có báo cáo thể hiện nhu cầu xã hội. 

Tiêu chí Sự phù hợp 
A  
B  
C  
D  
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